GV: Mai Ngọc Liên

Bài tập phần di truyền theo định luật menden
Câu 1: ( 2.5 điểm )

ở một loài côn trùng.

Cho   P : Thân xám cánh dài  X  thân đen cánh ngắn

        F1:
              100% xám dài

Cho F1 lai với một cơ thể khác (dị hợp tử 1 cặp gen). Giả sử rằng F2 xuất hiện một trong hai trường hợp sau:

+ Trường hợp 1:   F2             2 xám dài : 1 xám ngắn : 1 đen ngắn.

+ Trường hợp 2:   F2               3 xám dài : 3 xám ngắn : 1 đen dài :  1 đen ngắn.

Biện luận. Viết sơ đồ lai đối với từng trường hợp.

Cho biết một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, nhiễm sắc thể không thay đổi cấu trúc trong giảm phân. 

Câu 2: (2,75 điểm) Cho 3 cặp gen nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể t​ơng đồng khác nhau kí hiệu: A, a; B, b; D, d; mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.

  1.  Cho cây mang 3 tính  trội lai phân tích. Xác định kiểu gen P?

   2.  Cho một cây có kiểu gen AaBbDd lai với cây có kiểu gen AabbDd  tạo F1.

a. Xác định số kiểu gen và tỷ lệ kiểu gen F1 (không yêu cầu viết cụ thể kiểu gen)?

b. Xác định tỷ lệ kiểu gen mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở F1(không yêu cầu viết cụ thể kiểu gen)?

c.  Cho 2 cây mang 3 cặp gen nói trên giao phấn với nhau đ​ợc thế hệ lai có tỷ lệ kiểu hình 3:3:1:1. Hãy xác định kiểu gen của P?

Câu 3: 
ở một loài thực vật lưỡng tính, tính trạng hoa đỏ (do gen A quy định) trội không hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng (do gen a quy định); tính trạng thân cao  (do gen B quy định) trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (do gen b quy định); tính trạng có tua cuốn (do gen D quy định) trội hoàn toàn so với tính trạng không tua cuốn (do gen d quy định). Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể.


Khi lấy hạt phấn của một cây thụ phấn cho một cây khác, ở đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 1:2:1:1:2:1:1:2:1:1:2:1. 

  
Hãy biện luận để xác định kiểu gen của cây bố và cây mẹ.
Câu 4: 


Tiến hành lai hai thứ lúa thuần chủng: thân cao, hạt tròn với thân thấp, hạt dài người ta thu được F1 đồng loạt thân cao, hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình thân thấp, hạt tròn chiếm tỉ lệ 
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Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2. Trong các kiểu hình ở F2 kiểu hình nào là do biến dị tổ hợp?

Câu 5. 

Bò có gen 
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 quy định tính trạng lông đen là trội không hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng lông vàng. Bò lông trắng đen là kết quả lai giữa bò đen với bò vàng. Gen B quy định tính trạng không sừng là trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng có sừng. Gen D quy định tính trạng chân cao là trội hoàn toàn so với gen d quy định tính trạng chân thấp. Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể thường.


1. Lai bò cái vàng, có sừng, chân thấp với một con bò đực. Năm đầu đẻ một bê đực vàng, có sừng, chân thấp. Năm sau sinh một bê cái lông trắng đen, không sừng, chân cao. Hãy biện luận để xác định kiểu gen của bò bố mẹ và 2 bê con.


2. Tìm kiểu gen của bò bố mẹ trong trường hợp đời con có tỉ lệ phân ly kiểu hình như sau: 1:2:1:1:2:1:1:2:1:1:2:1

Câu 6 
ở đậu Hà Lan, tính trạng thân cao, hạt vàng, vỏ trơn là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp, hạt xanh, vỏ nhăn. Cho cây đậu Hà Lan dị hợp về 3 cặp gen tự thụ phấn thu được thế hệ F1 (biết rằng 3 cặp gen nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau, không có đột biến).

     1. Xác định các loại giao tử có thể có của cây đậu Hà Lan ở thế hệ P.

     2. Không viết sơ đồ lai, hãy xác định ở F1 tỷ lệ kiểu gen AABbdd và tỷ lệ kiểu hình A-bbD- 

là bao nhiêu?

Câu 7:
ở lúa tính trạng thân cao t​ương phản với thân thấp; tính trạng hạt tròn tương phản với hạt dài. Trong một số phép lai, ở F1 ngư​ời ta thu đ​ợc kết quả nh​ sau:

   - Phép lai 1: 75% cây lúa thân cao, hạt tròn : 25% cây lúa thân thấp, hạt tròn.

   - Phép lai 2: 75% cây lúa thân thấp, hạt dài : 25% cây lúa thân thấp, hạt tròn.

Cho biết: các gen quy định các tính trạng đang xét nằm trên các NST khác nhau. Hãy xác định kiểu gen của P và F1 ?

Câu 8.
ở một loài thực vật: Khi lai hai cây thuần chủng với nhau thu được F1 100% quả bầu dục, ngọt. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau, ở F2 giả thiết thu được tỉ lệ sau đây: 

6 quả bầu dục, ngọt : 3 quả tròn, ngọt : 3 quả dài , ngọt : 2 quả bầu dục, chua : 1 quả tròn, chua : 1 quả dài, chua.

Hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

( Biết mỗi gen quy định một tính trạng).

Câu 9: (3.75 điểm)

ở cà chua;   A: quả đỏ,  a: quả vàng;   B: lá chẻ,  b: lá nguyên. Hai cặp tính trạng về màu quả và về dạng lá di truyền độc lập với nhau. Người ta thực hiện các phép lai sau :

 + Phép lai 1: P: Quả đỏ lá chẻ X quả vàng lá nguyên;  F1: 100%  đỏ chẻ.

 + Phép lai 2: 
P: Quả đỏ lá nguyên X quả vàng lá chẻ


F1: 120 đỏ chẻ : 118 đỏ nguyên : 122 vàng chẻ : 120 vàng nguyên.

 + Phép lai 3: 
P: Quả đỏ chẻ X quả vàng chẻ




F1: 360 đỏ chẻ : 120 đỏ nguyên.

Giải thích kết quả và lập sơ đồ cho mỗi phép lai.

Câu 10:


Một cá thể F1 lai với 3 cơ thể khác:

- Với cá thể thứ nhất được thế hệ lai, trong đó có 6,25% kiểu hình cây thấp, hạt dài

- Với cá thể thứ hai được thế hệ lai, trong đó có 12,5% kiểu hình cây thấp, hạt dài.

- Với cá thể thứ ba được thế hệ lai, trong đó có 25% kiểu hình cây thấp, hạt dài.


Cho biết mỗi gen nằm trên một NST qui định một tính trạng và đối lập với các tính trạng cây thấp, hạt dài là các tính trạng cây cao, hạt tròn.


Hãy biện luận và viết sơ đồ lai của ba trường hợp nêu trên?

Câu 11: 
a) ở một loài thực vật, với hai gen alen A và a, khởi đầu bằng một cá thể có kiểu gen Aa. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn liên tục kết quả kiểu gen AA, aa và Aa sẽ chiếm tỷ lệ là bao nhiêu?

b) Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hoá nhưng phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống?

Câu 12: 
         Ở lúa, tính trạng thân cao (A), thân thấp (a), chín muộn (B), chín sớm (b), hạt dài(D), hạt tròn (d). Các gen trên phân li độc lập.

Cho ba thứ lúa di hợp tử về cả 3 tính trạng thân cao, chín muộn, hạt dài lai với lúa đồng hợp tử về thân cao, dị hợp tử về tính trạng chín muộn và hạt tròn. Không viết sơ đồ lai (hoặc kẻ bảng) hãy xác định :

a. Số loại và tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1?

b. Số loại và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1?

Câu 13:

    Ở một loài thực vật gen A quy định tính trạng hạt vàng là trội so với alen a: hạt xanh. Chọn cây hạt vàng dị hợp tử tự thụ phấn thu được 241 hạt lai F1.


a/ Xác định số lượng và tỷ lệ các loại kiểu hình ở F1. Tính trạng màu sắc của hạt lai F1 được biểu hiện trên cây thuộc thế hệ nào?


b/ Trung bình mỗi quả đậu có 5 hạt, tỷ lệ các quả đậu có tất cả các hạt đều vàng hoặc đều xanh là bao nhiêu? Tỷ lệ các quả có cả hạt vàng và hạt xanh là bao nhiêu?

Câu 14:
    Ở đậy Hà Lan, cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F​1​ đều có hạt vàng, sau đó tiếp tục cho cây F1 tự  thụ phấn qua nhiều thế hệ.

    Xác định tỷ lệ kiểu hình về màu sắc hạt ở cây F2. Biết rằng màu sắc hạt do 1 gen quy định và tính trạng là trội hoàn toàn.

Câu 15

 ở đậu, gen A qui định tính trạng hoa xanh, gen a qui định tính trạng hoa đỏ; Gen B qui định tính trạng đài ngả, gen b qui định tính trạng đài cuốn.

   1. Cho đậu hoa xanh, đài ngả lai với đậu hoa đỏ, đài cuốn, F1 thu đ​ợc 400 cây hoa xanh đài ngả; 399 cây hoa đỏ đài cuốn. Hãy biện luận, xác định kiểu gen từ P đến F1.

   2. Cho giao phấn đậu hoa xanh, đài ngả với nhau, F1 thu đ​ợc 300 cây hoa xanh, đài cuốn; 599 cây hoa xanh, đài ngả; 299 cây hoa đỏ, đài ngả. Hãy biện luận, xác định kiểu gen từ P đến F1.

Câu 16 
      
ở ruồi giấm, gen B qui định thân màu xám, gen b qui định thân màu đen. Khi cho ruồi giấm thân màu xám giao phối với ruồi thân màu đen đ​ợc F1 có tỷ lệ 50% số con thân màu xám, 50% số con thân màu đen. Cho các cá thể của F1 giao phối đ​​ợc F2.

a) Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai từ P -> F1.

b) Tính tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình của từng phép lai giữa các cá thể F1.

Câu 17: ( 4 điểm)

Ở lúa, hạt gạo đục là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt gạo trong.

Giao phấn giữa giống lúa thuần chủng hạt gạo đục với giống lúa có hạt gạo trong; thu được F1 và tiếp tục cho F1 tự thụ phấn;

a. Lập sơ đồ lai từ P đến F2.

b. Nếu cho F1 nói trên lai phân tích thì kết quả sẽ như thế nào?

Câu 18

Ngư​ời ta lai lúa mì thuần chủng thân cao, hạt màu đỏ với lúa mì thuần chủng thân thấp, hạt màu trắng, ở F1 thu đ​ược tất cả lúa mì thân cao, hạt màu vàng. Cho Fl lai với nhau, F2 thu đ​ược:

61 thân cao hạt màu đỏ, 122 thân cao hạt màu vàng, 60 thân cao hạt màu trắng, 21 thân thấp hạt màu đỏ, 40 thân thấp hạt màu vàng, 22 thân thấp hạt màu trắng.

Hãy giải thích kết quả và viết sơ đồ lai.

Biết rằng mỗi tính trạng đ​ược quy định bởi một cặp gen len nằm trên nhiễm sắc thể th​ường, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do và sự di truyền tính trạng chiều cao của thân không phụ thuộc vào sự di truyền tính trạng màu sắc của hạt.

Câu 19

           Ở một loài thực vật ,người ta cho cây F1 tự thụ phấn được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau :

           18,75% cây quả tròn ,hạt nâu : 37,5% cây quả bầu dục , hạt nâu : 18,75% cây quả dài ,hạt nâu :

            6,25% cây quả tròn ,hạt trắng : 12,5% cây quả bầu dục ,hạt trắng : 6,25% cây quả dài , hạt trắng

            Cho F1 giao phấn với một cây khác được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ kiểu hình như sau :

            12,5% cây quả tròn ,hạt nâu : 25,% cây quả bầu dục , hạt nâu : 12,5% cây quả dài ,hạt nâu :

            12,5% cây quả tròn ,hạt trắng : 25,% cây quả bầu dục ,hạt trắng : 12,5% cây quả dài , hạt trắng

             Biết rằng mỗi gen qui định một tính trạng ,các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau,quả tròn là tính trạng trội. Biện luận và viết sơ đồ lai .

Câu 20:Trong một thí nghiệm lai giữa Ruồi giấm cái thân xám, lông bình thường với Ruồi giấm đực thân đen, lông cứng, người ta thu được toàn bộ F1 có thân xám, lông bình thường. Cho các con Ruồi giấm F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, người ta thu được F2 gồm:

- Thân xám , lông bình thường: 273 con cái và 122 con đực

- Thân đen, lông bình thường: 92 con cái và 41 con đực

- Thân xám, lông cứng: 127 con đực

- Thân đen, lông cứng: 43 con đực

 Cho rằng mỗi gen qui định một tính trạng. Hãy giải thích kết quả thu được từ thí nghiệm trên và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

Câu 21:
      Lai hai ruồi dấm thuần chủng thân xám, cánh ngắn và thân đen, cánh dài, F​1 thu được toàn ruồi thân xám, cánh dài. Cho ruồi F1 tạp giao ở F2 thu được 101 ruồi thân xám, cánh ngắn, 199 ruồi thân xám, cánh dài và 100 ruồi thân đen, cánh dài.

a. Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2? 

b. Phải chọn ruồi khác có kiểu gen và kiểu hình thế nào để khi lai với ruồi F1 ở trên thu được thế hệ con có tỷ lệ 3 ruồi thân xám, cánh dài:1 ruồi thân xám, cánh ngắn

 Biết mỗi tính trạng do một gen quy định.

Câu 22:

ở lúa, tính trạng  thân cao là trội so với tính trạng thân thấp. Cho 3 cây thân cao tự thụ phấn ở thế hệ lai thứ nhất thu được tỉ lệ kiểu hình chung là 110 thân cao : 11 thân thấp.


a. Xác định kiểu gen của các cây thân  cao ở thế hệ xuất phát và viết sơ đồ lai kiểm chứng.


b. Khi cho 2 cây lúa F1 lai với nhau thì  ở F2 thu được 11 thân cao : 10 thân thấp. Xác định kiểu gen và kiểu hình của F1 và F2.

Câu 23: Trong một phân tử ADN, số liên kết hyđrô giữa 2 mạch đơn là 531.104 và số liên kết hyđrô trong các cặp A- T bằng số chu kì xoắn của nó trong phân tử.

1- Tính số lượng từng loại nuclêôtit trong phân tử AND trên.

2- Tính khối lượng và chiều dài của AND trên (theo micrômét)

3- Phân tử AND trên tái bản một số lần và môi trường nội bào đã phải cung cấp 1143.104 Ađênin tự do. Xác định số lần tái bản của AND (Cho biết khối lượng 1 nuclêôtit trung bình bằng 300 đơn vị C)

Câu 24:

ở lúa, tính trạng  thân cao là trội so với tính trạng thân thấp. Cho 3 cây thân cao tự thụ phấn ở thế hệ lai thứ nhất thu được tỉ lệ kiểu hình chung là 110 thân cao : 11 thân thấp.


a. Xác định kiểu gen của các cây thân  cao ở thế hệ xuất phát và viết sơ đồ lai kiểm chứng.


b. Khi cho 2 cây lúa F1 lai với nhau thì  ở F2 thu được 11 thân cao : 10 thân thấp. Xác định kiểu gen và kiểu hình của F1 và F2.

ĐÁP ÁN

Câu 1: (2.5 điểm)

- P (tương phản)           F1: 100% xám dài           Xám , dài là trội hoàn toàn; P: thuần chủng; F1: dị hợp tử 2 cặp gen.     


- Quy định gen:  A : Xám ,  a : đen  :   B : Dài ,  b : ngắn.  

Trường hợp 1:


- F2 xuất hiện tỷ lệ: 2 : 1 : 1 = 4 tổ hợp = 2 lgtử  X  2 lgtử. F1 (dhtử 2 cặp) chỉ cho 2 lgtử chứng tỏ đã xảy ra liên kết hoàn toàn.


   P:
AB/AB  X  ab/ab

          GP:        AB

ab


 F1:
100% AB/ab ( Xám dài)


- Xét màu xắc:  F1 x  X          F2: 3 xám : 1 đen             Aa  x  Aa

- Xét về cánh:   F1  x X          F2: 1 dàI : 1 ngắn              Bb  x  bb
- Suy ra:  F1là:  AB/ab  và  X là:  Ab/ab 

P:  AB/ab  x  Ab/ab

GP:   AB = ab
Ab = ab

F1:  1 AB/Ab : 1 AB/ab : 1 Ab/ab : 1ab/ab

      ( 2 xám dàI : 1 xám ngắn : 1 đen ngắn )

Trường hợp 2:


- F2 xuất hiện tỷ lệ: 3 : 3 : 1 : 1 = 8 tổ hợp = 4 lgtử  X  2 lgtử. F1 (dhtử 2 cặp) chỉ cho 4 lgtử bằng nhau chứng tỏ đã xảy ra hiện tượng phân ly độc lập.


P:
A A B B  x  a ab b

         GP:        AB

ab


F1:
100% A a B b( Xám dài)


- Xét màu xắc:  F1 x  X          F2: 3 xám : 1 đen             Aa  x  Aa

- Xét về cánh:   F1  x X          F2: 1 dàI : 1 ngắn              Bb  x  bb

- Suy ra:  F1là:  A a B bvà  X là:  A a b b

P:  A a B b        x      A a b b

GP:   AB, Ab, aB, ab
   Ab, ab
F1:  Vẽ khung Pen net và cho kết quả đúng.

	Câu 2
	

	2,75đ
	Cho 3 cặp gen nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau kí hiệu: A, a; B, b; D, d; mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.

  1.  Cho cây mang 3 tính  trội lai phân tích. Xác định kiểu gen P?

   2.  Cho một cây có kiểu gen AaBbDd lai với cây có kiểu gen AabbDd  tạo F1.

c. Xác định số kiểu gen và tỷ lệ kiểu gen F1 (không yêu cầu viết cụ thể kiểu gen)?

d. Xác định tỷ lệ kiểu gen mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở F1(không yêu cầu viết cụ thể kiểu gen)?

c.  Cho 2 cây mang 3 cặp gen nói trên giao phấn với nhau được thế hệ lai có tỷ lệ kiểu hình 3:3:1:1. Hãy xác định kiểu gen của P?

	1
	P1. AABBDD x aabbdd P2. AABBDd x aabbdd

P3. AABbDD x aabbdd P4. AABbDd x aabbdd

P5. AaBBDD x aabbdd P6. AaBBDd x aabbdd

P7. AaBbDD x aabbdd P8. AaBbDd x aabbdd

	2. a
	Số kiểu gen F1 = 18

	
	 Tỉ lệ kiểu gen F1: 1:2:1:1:2:1:2:4:2:2:4:2:1:2:1:1:2:1

	b
	Tỷ lệ kiểu gen mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở F1: 15/32

	c.


	Cho 2 cây mang 3 cặp gen nói trên giao phấn với nhau được thế hệ lai có tỷ lệ kiểu hình 3:3:1:1. Kiểu gen của P Có các trường hợp sau:

	
	(3:1)(1:1)1

P1: AaBbDD   x  AabbDD    P2: AaBbDD  x  AabbDd    

  P3:  AaBbDd x AabbDD  P4: AaBbDD  x  Aabbdd 

 P5: AaBbdd   x AabbDD  P6: AaBbdd    x  Aabbdd

	
	(3:1)1(1:1)

P7: AaBBDd  x  AaBBdd

P8: AaBBDd  x  AaBbdd       P9:  AaBBdd  x  AaBbDd

P10: AaBBDd  x  Aabbdd     P11: AaBBdd  x  AabbDd

P12: AabbDd  x  Aabbdd

	
	(1:1)(3:1)1

P13: AaBbDD x aaBbDDP14: AaBbDD x aaBbDd      P15: AaBbDd  x aaBbDD  

P16: AaBbDD x aaBbdd   P17: AaBbdd x aaBbDDP18: AaBbdd x aaBbdd

	
	(1:1)1(3:1)

P19: AaBBDd  x  aaBBDdP20: AaBBDd  x  aaBbDd       P21: aaBBDd  x  AaBbDd

P22: AaBBDd  x  aabbDd   P23: aaBBDd  x  AabbDdP24: AabbDd  x  aabbDd

	
	1(3:1)(1:1)

P25: AABbDd x  AABbddP26: AABbDd  x  AaBbdd       P27: AABbdd  x  AaBbDd

P28: AABbDd  x  aaBbdd     P29: AABbdd  x  aaBbDd P30: aaBbDd   x  aaBbdd

	
	1(1:1)(3:1)

P31: AABbDd  x AAbbDdP32: AABbDd  x AabbDd        P33: AAbbDd  x AaBbDd

P34: AABbDd  x aabbDd     P35: AAbbDd  x aaBbDd     P36: aaBbDd    x aabbDd


CÂU 3
- Ta biết: Nếu ở đời lai có tỉ lệ phân li KH bằng tích tỉ lệ phân li của từng cặp tính trạng thì các cặp tính trạng đó di truyền độc lập với nhau, do vậy: 1:2:1:1:2:1:1:2:1:1:2:1 = (1:2:1) x (1:1) x (1:1).

  Trong đó nhân tử (1:2:1) là tỉ lệ phân li của tính trạng màu hoa, với cây bố và cây mẹ đều có KG dị hợp tử:

P:   (♀) Aa     x      Aa  (♂)     →      F1:   1AA : 2Aa : 1aa.

  Hai nhân tử còn lại: (1:1) x (1:1) tương ứng với tỉ lệ của phép lai phân tích đối với tính trạng chiều cao thân và tính trạng tua cuốn:  

     P:   (♂ hoặc ♀) Bb    x   bb (♀ hoặc ♂)    →    F1:   1Bb : 1bb.

     P:   (♂ hoặc ♀) Dd    x   dd (♀ hoặc ♂)    →    F1:   1Dd : 1dd.

KG  của bố, mẹ là: 

     - P1:   (♂) AaBbDd    x   Aabbdd  (♀)  

     - P2:   (♂) AabbDd    x   AaBbdd  (♀)  

     - P3:   (♂) AaBbdd    x   AabbDd  (♀)  

     - P4:   (♂) Aabbdd    x   AaBbDd  (♀)  

CÂU 4

- Kiểu gen của P: AAbb   x   aaBB 

- F1 cã: 

       + KG: aaBb 

       + KH: qu¶ trßn,®á

       + G F
[image: image3.wmf]1

: AB : Ab : aB : ab

- Số kiểu hình và tỷ lệ kiểu hình ở F2: Có 4 kiểu hình theo tỷ lệ:

      9 tròn, đỏ: 3 tròn, vàng: 3 bầu dục, đỏ: 1 bầu dục, vàng.

- Số kiểu gen và tỷ lệ kiểu gen ở F2: Có 9 kiểu gen theo tỷ lệ: 

1AABB : 2AABb : 1AAbb : 2AaBB : 4AaBb : 2Aabb : 1aaBB : 2 aaBb: 1aabb
CÂU 7
	1.
	Xác định tương quan trội -lặn : 

- Phép lai 1: Xét tỷ lệ tính trạng chiều cao ở F1 có 3 thân cao: 1 thân thấp chứng tỏ: thân cao (A) là tính trạng trội so với thân thấp (a) ( ở P có kiểu gen: Aa có kiểu hình thân cao (1)   

	
	- Phép lai 2: Xét tỷ lệ hình dạng hạt ở F1 có 3 hạt dài: 1 hạt tròn chứng tỏ: hạt dài (B) là trội so với hạt tròn (b)  ( ở P có kiểu gen Bb kiểu hình hạt dài (2)  

	2.
	Xác định kiểu gen P: 

- Phép lai 1: Tính trạng hình dạng hạt ở F1 có 100% hạt tròn ( ở P có kiểu gen bb(3)  

( Kết hợp (1) và (3)  ( phép lai P1 là: Aabb(cao, tròn)   x   Aabb (cao, tròn)                                             

	
	Viết sơ đồ lai: (học sinh viết đúng sơ đồ lai)

	
	- Phép lai 2: Tính trạng chiều cao cây ở F1 có 100% thân thấp ( ở P có kiểu gen aa (4) 

( Kết hợp (2) và (4)  ( phép lai P2 là: aaBb (thấp, dài)   x  aaBb(thấp, dài)  

	
	Viết sơ đồ lai: (học sinh viết đúng sơ đồ lai)


CÂU 9
Xét phép lai 1:  P:  đỏ chẻ (A-B-)  x  vàng nguyên (aabb). F1: 100% đỏ chẻ.

0.25 - Cây P: vàng nguyên (aabb) chỉ cho 1 loại giao tử ab.

0.5
- Để F1: 100% đỏ chẻ (A-B-) thì cây P: đỏ chẻ phải chỉ tạo 1 loại giao tử AB; suy ra kiểu gen là AABB.

0.25 - Sơ đồ lai đúng.

Xét phép lai 2:

0.25 - P: đỏ nguyên (A-bb)  x  vàng chẻ (aaB-)

0.5      - Để F1 xuất hiện vàng nguyên (aabb) chứng tỏ cả 2 cây ở P đều phải cho        giao tử ab.

0.25 - Vậy cây P: đỏ nguyên (A-bb) phải là Aabb.

          Cây P: vàng chẻ (aaB-) phải là aaBb. 

0.25 - Sơ đồ lai đúng.

Xét phép lai 3:


P: đỏ chẻ  x  vàng chẻ;  F1: 3 đỏ chẻ : 1 đỏ nguyên. Phân tích từng tính trạng ta có:

Về màu quả: P: đỏ  x  vàng; F1 100% đỏ (A-)

0.5 - Do cây P:vàng (aa) chỉ cho 1 loại giao tử a, vì vậy cây P: chẻ phải chỉ tạo 1 loai giao tử A chứng tỏ kiểu gen là AA.

Về dạng lá:

0.5 - P: chẻ  x  chẻ; F1: 3 chẻ : 1 nguyên. F1 có tỷ lệ của định luật phân tính suy ra P: bố và mẹ đều dị hợp tử, kiểu gen là Bb.

0.25
- Tổ hợp cả 2 tính trạng: Cây P: đỏ chẻ có kiểu gen là:     AABb




       Cây P: vàng chẻ có kiểu gen là: aaBb

0.25 - Sơ đồ lai đúng.

CÂU 10

      Theo điều kiện đề bài, các phép lai đều chịu sự chi phối của định luật phân ly độc lập.

* Xét phép lai 1:

- Biện luận:

      Thế hệ lai có 6,25% thấp, dài, chiếm tỉ lệ 1/16 ( thế hệ lai có 16 kiểu tổ hợp bằng 4x4 ( Mỗi bên cho 4 loại giao tử  (  F1 và cá thể thứ  nhất dị hợp tử 2 cặp gen ( thế lệ lai có sự phân tính về kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1 với kiểu hình mang 2 tính trạng lặn có tỉ lệ bằng 1/16. 

       Mà đề bài cho biết thấp, dài bằng 1/16 ( Thấp, dài là 2 tính trạng lặn so với cao, tròn.

Qui ước: 

A- Cao                       B- Tròn

a – Thấp                     b – Dài

( kiểu gen của F1 và cá thể 1: AaBb (Cao, tròn)

- Sơ đồ lai:  AaBb x AaBb

* Xét phép lai 2:

- Biện luận:

      Thế hệ lai có 12,5% thấp, dài chiếm tỉ lệ 1/8 ( F2 thu được 8 kiểu tổ hợp = 4x2. Vì F1 cho 4 loại giao tử  ( cá thể hai cho 2 loại giao tử  ( Cá thể 2 phải dị hợp tử một cặp gen.

      F2 xuất hiện thấp dài aabb ( F1 và cá thể 2 đều cho được giao tử ab.

      Vậy kiểu gen của cá thể hai là: Aabb hoặc aaBb.

- Sơ đồ lai:

                AaBb x  Aabb

               AaBb x  aaBb

* Xét phép lai 3:

- Biện luận:

        Thế hệ lai có 25% kiểu hình cây thấp, hạt dài ( F2 thu được 4 kiểu tổ hợp = 4x1. Vì F1 cho 4 loại giao tử ( cá thể thứ 3 cho 1 loại giao tử  ( đồng hợp tử về cả hai cặp gen.

        F2 xuất hiện thấp dài aabb ( F1 và cá thể 3 đều cho được giao tử ab.

        Vậy kiểu gen của cá thể thứ 3 là: aabb

· Sơ đồ lai:  AaBb x  aabb

CÂU 11

	a) Sau 2 thế hệ tự thụ phấn liên tục:

   - TLKG : AA = aa = 37,5%

   - TLKG : Aa          = 25%

	b)  Phương pháp này vẫn được dùng trong chọn giống vì:

   - Người ta dùng các phương pháp này để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần, thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại ra khỏi quần thể.

   - Đây là một biện pháp trung gian để chuẩn bị lai khác dòng tạo ưu thế lai.

	Câu 12
a.  Số loại và tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 :

 -  Kiểu gen của P :   AaBbDd ( Cao, muộn, dài )    x     AABbdd ( cao, muộn, tròn )
	

	 -  Số kiểu gen ở F1  :   12
	

	 -  Tỉ lệ kiểu gen ở F1 : (1 : 1) (1 : 2 : 1) (1 : 1)  =  2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1
	

	b.  Số loại và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 :

  -  Số loại kiểu hình ở F1  :  4
	

	 -  Tỉ lệ kiểu hình ở F1 :  (1) ( 3 : 1 )  (1 : 1)   =   3 :  3 : 1 : 1
	


CÂU 17
a/ Sơ đồ lai từ P
F2
Theo qui ước đề bài:

A: ( hạt gạo đục ), a: ( hạt gạo trong).              
Giống lúa thuần chủng hạt gạo đục mang kiểu gen AA, 

Giống lúa có hạt gạo trong mang kiểu gen aa. 
Sơ đồ lai:

P:     AA( hạt đục)    x    aa (hạt trong)            
GP:    A                            a                            
F1:                              Aa = 100% hạt đục                   
F1:       Aa hạt đục     x     Aa hạt đục               
 GF1:     A  a                      A    a                       
F2:               1AA, 2Aa, 1aa                                     
              Kiểu hình: 75% hạt gạo đục,               
                                25% hạt gạo trong,            
b/ Cho F1 lai phân tích:

     F1​ ta đã biết là Aa lai với cây mang tính trạng lặn có hạt gạo trong là aa.

F1:            Aa (hạt đục)    x     aa ( hạt trong)          
      GF1:      A   a                        a                              
F2:            1Aa                  1aa                              
                 50% hạt gạo đục                                  
                 50% hạt gạo trong                               
CÂU 21
a. Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2.

- Xác định trội lặn:

   Lai hai ruồi dấm thuần chủng thân xám, cánh ngắn  và thân đen, cánh dài, F​1 thu được toàn ruồi thân xám, cánh dài. Vậy tính trạng thân xám là tính trạng trội,  thân đen là tính trạng lặn, tính trạng cánh dài là tính trạng trội, cánh ngắn là tính trạng lặn.(theo định luật đồng tính Menđen)

- Quy ước gen: 

            B: thân xám                b: thân đen

            V: cánh dài                 v: cánh ngắn

- Xét sự di truyền  tính trạng màu sắc thân:

 ở F2     thân xám : thân đen = 3:1. Suy ra cả bố và mẹ đều có kiểu gen  Bb

         SĐL:          P:    Thân xám     x       Thân xám

                                        Bb           x               Bb

                           GP:      B ; b                          B ; b

                           F1  Tỉ lệ kiểu gen: 1BB : 2Bb : 1bb

                                 Tỉ lệ kiểu hình:   3 thân xám: 1 thân đen

- Xét sự di truyền  tính trạng kích thước cánh:

 ở F2     cánh dài : cánh ngắn = 3:1. Suy ra cả bố và mẹ đều có kiểu gen  Vv

         SĐL:          P:    Cánh dài       x       Cánh ngắn

                                        Vv           x               Vv

                           GP:      V ; v                          V ; v

                           F1  Tỉ lệ kiểu gen: 1VV : 2Vv : 1vv

                                 Tỉ lệ kiểu hình:   3 cánh dài: 1 cánh ngắn

- Xét sự di truyền đồng thời cả hai tính trạng:

 Nếu các gen quy định tính trạng phân li độc lập thì:

               (3 thân xám: 1 thân đen) (3 cánh dài: 1 cánh ngắn) =

9thân xám, cánh dài:3thân xám, cánh ngắn:3thân đen, cánh dài:1 thân đen, cánh ngắn

Nhưng tỉ lệ đề bài là  1thân xám, cánh ngắn:2thân xám, cánh dài:1thân đen, cánh dài.Vậy các gen không phân li độc lập mà di truyền liên kết.

  - F1 dị hợp hai cặp gen, F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1:2:1, suy ra F1 có kiểu gen dị hợp tử chéo   
Bv

bV

· Bố mẹ thuần chủng 

               thân xám, cánh ngắn kiểu gen   Bv    ;  thân đen, cánh dài có kiểu gen bV

                                                                    Bv                                                         bV

SĐL:               P:          thân xám, cánh ngắn  x    thân đen, cánh dài      

                                                Bv                                     bV

                                                Bv                   x                bV

                       GP:                    Bv                                     bV


                       F1:                                        Bv

                                                                   bV 

                                                        ( 100% thân xám, cánh dài)

                F1 x F1:          thân xám, cánh dài     x      thân xám, cánh dài

                                                      Bv                     x                           Bv

                                                      bV                                                  bV 

                       GF1:                          Bv   ;   bV                                 Bv  ;   bV


                       F2:                                Bv                  Bv                   bV

                         T LKG:                1               :      2            :         1

                                                           Bv                  bV                    bV

                      TLKH: 1thân xám, cánh ngắn:2thân xám, cánh dài:1thân đen, cánh dài.
CÂU 24

	1.5đ

	Quy ước B:  Tính trạng thân cao;  b: Tính trạng thân thấp.

- Tỉ lệ KH chung: 110 thân cao : 11 thân thấp      11 thân cao: 1 thân thấp

Số tổ hợp là 12/4 = 3 phép lai.

- 1 tính trạng thân thấp ở thế hệ lai thứ nhất chứng tỏ 1 trong 3 phép lai có KG ở thế hệ xuất phát là dị hợp tử cả bố và mẹ  Bb (theo Menđen), 3 tổ hợp còn lại có tính trạng thân cao.

- 8 tổ hợp còn lại đều có tính trạng thân cao chứng tỏ ở 2 phép lai còn lại cả  bố và mẹ đều có KG trội thuần chủng BB.

- Sơ đồ lai: (HS viết đúng 3 phép lai sau)

 + Phép lai 1:  Bb (thân cao) x Bb (thân cao).

 + Phép lai 2: BB (thân cao) x BB (thân cao)

 + Phép lai 3: BB (thân cao) x BB (thân cao)

	- F2 thu được tỉ lệ 50% thân cao : 50% thân thấp            1 thân cao : 1 thân thấp.

F2 có 1 thân thấp có KG là bb :  1 giao tử b được nhận từ bố, giao tử còn lại được nhận từ  mẹ. Mặt  khác F2 có  1 thân cao chứng tỏ  bố (hoặc mẹ ) phải có gen B, do đó KG của 2 cây lúa F1 là : Bb (thân cao) x bb (thân thấp) .

- ( HS viết đúng sơ đồ lai)

(Lưu ý HS có thể biện luận theo phép lai phân tích vẫn cho điểm tối đa)
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